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Tóm tắt: 
Trên cơ sở xây dựng thành công biểu đồ sinh khí hậu xây dựng Việt Nam, Tác giả giới thiệu phương pháp và kết quả phân tích sinh khí hậu 10 đô thị Việt Nam. Theo các kết quả phân tích có thể đề xuất các chiến lược và giải pháp thiết kế để công trình xây dựng thích ứng nhất với khí hậu địa phương, bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước.
Summary:  Town Bioclimatic analyse and propose design strategies

      for architecture adaptive climate in Vietnam

Base on a building bioclimatic chart established for Vietnam, Author presents a method and results of bioclimatic analysis of 10 towns in Vietnam. Since that, Architecs may be to make design strategies and solutions for buildings adaptive on town climate, to ensure sustainable development of  Country.  

Đặt vấn đề

Kiến trúc thích ứng khí hậu là kiến trúc sử dụng tối đa các thuận lợi, giảm bớt tối đa các bất lợi của khí hậu địa phương, nhờ đó giảm bớt tiêu thụ năng lượng hoá thạch, thân thiện với tự nhiên mà nâng cao được tiện nghi môi trường trong và ngoài nhà, có lợi cho sức khoẻ con người. Vấn đề này loài người đã thực hiện từ khi biết làm cái tổ đầu tiên để ở, lúc chưa có các nguồn năng lượng nhân tạo và không ngừng cải tiến cho đến ngày nay. 

Phương pháp phổ biến đang áp dụng hiện nay là phân tích khí hậu để chọn ra các thông số đặc trưng (trung bình tối cao, tối thấp hoặc trung bình theo  tần suất xuất hiện), từ đó tìm lời giải cho các kết cấu bao che nhà cửa. Phương pháp này có tính hiện thực cao, cho kết quả cụ thể, nhưng không tạo được một cái nhìn tổng quát để đề xuất các chiến lược thiết kế, không tận dụng hết được những thuận lợi của tự nhiên. Mặt khác chúng ta đều biết, tác động của khí hậu tới con người là kết quả đồng thời của nhiều yếu tố (nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc gió, bức xạ của môi trường xung quanh), nên khi phân tích tách rời tưng yếu tố khí hậu, có thể dẫn đến các kết quả một chiều, sai lệch. 

Cách phân tích khí hậu trên Biểu đồ sinh khí hậu xây dựng (BĐSKHXD), còn gọi là “Phương pháp phân tích sinh khí hậu” là một phương pháp mới, có nhiều ưu điểm hơn để thực hành Kiến trúc thích ứng khí hậu. Cơ sở của phương pháp này gồm ba nội dung cơ bản:

(1) Xây dựng BĐSKHXD Việt Nam;

(2) Phân tích SKH các địa phương trên BĐSKHXD;

(3) Đề xuất các chiến lược thiết kế thích ứng khí hậu.

Xây dựng BĐSKHXD Việt Nam

BĐSKHXD là biểu đồ biểu diễn các dạng thời tiết đã được phân chia giới hạn các vùng cảm giác nhiệt khác nhau của con người, sống trong một vùng khí hậu nào đó. BĐSKHXD đầu tiên của V. Olgyay (1963 [1]) chỉ cho giới hạn một vùng tiện nghi. Các BĐSKHXD hiện nay trên thế giới thường xây dựng trên biểu đồ không khí ẩm (psychrometric chart), cho phép xác định được nhiều thông số khác nhau của mỗi dạng thời tiết. BĐSKHXD của B. Givoni và D. Watson sau này (1992 [2]) xây dựng cho nước Mỹ có tới 17 vùng cảm giác nhiệt khác nhau, từ rất lạnh tới rất nóng ẩm hoặc rất nóng khô (hình 1). Đó là một biểu đồ tổng quát, nghĩa là không phải ở mọi địa phương đều xuất hiện tất cả 17 dạng thời tiết đó.

Để xây dựng BĐSKHXD cho mỗi nước cần tiến hành hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn thực nghiệm đánh giá cảm giác nhiệt tại các vùng khác nhau nhằm xác định các giá trị trung bình tin cậy chung cho một quốc gia. BĐSKHXD Việt Nam được chúng tôi xây dựng theo “đường tắt” sau đây [3,4]:

   (a)   Tiếp thu có phân tích các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm của các tác giả Âu, Mỹ, đặc biệt các nghiên cứu cho các nước đang phát triển có khí hậu nóng;

    (b)  Nghiên cứu để sử dụng các kết quả thực nghiệm về tiện nghi vi khí hậu của các tác giả trong nước những năm 1960 – 1980;

(c)  Thực hiện một số thực nghiệm về cảm giác nhiệt (tiến hành năm 2002-2003) nhằm mục đích kiểm chứng các trị số đề xuất. 
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                 Hình 1.  BĐSKHXD của B. Givoni và D. Watson 

BĐSKHXD Việt Nam giới thiệu trên hình 2 cho điều kiện làm việc nhẹ (M = 1 met), gồm 9 vùng cảm giác nhiệt. Mỗi vùng cảm giác nhiệt là kết quả tác động đồng thời của nhiệt độ (oC), độ ẩm tương đối (%), vận tốc chuyển động của không khí (0,1 m/s khi cảm giác lạnh, tăng dần đến 1,0 m/s khi nóng và rất nóng), trong môi trường bức xạ đều. Giới hạn trên của vùng tiện nghi (V.4) do chúng tôi đề xuất tương ứng với nhiệt độ hiệu quả ET=27o, vận tốc gió 1,0 m/s và mặc áo quần nhẹ (0,4 clo), rộng hơn so với kiến nghị của Givoni (Mỹ) và hẹp hơn của Markus & Morris (Anh). Thực nghiệm kiểm chứng ở Vinh và Hà Nội (với 900 số liệu [3]) xác nhận tính hợp lý các giá trị này. 
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     Hình 2. BĐSKHXD Việt Nam với 9 vùng cảm giác nhiệt (1-9) và so sánh:
 đường đỏ- vùng tiện nghi của Givoni (Mỹ); xanh – của Markus & Morris (Anh);
 các đường đen – vùng tiện nghi thay đổi theo trị số ET (Stein & Reynolds). 

Chín vùng cảm giác nhiệt trên BĐSKHXD là:

Vùng 1- Rất lạnh (RL) cần được sưởi ấm; vùng 2 - Lạnh (L) có thể sưởi ấm ban đêm; vùng 3 - Lạnh vừa (LV); vùng 4 - Tiện nghi (TN); vùng 5 - Mát khô (MK); vùng 6 - Mát ẩm (MA); vùng 7 - Nóng (N); vùng 8 - Rất nóng ẩm (RNA) và vùng 9 - Rất nóng khô (RNK) cần có điều hoà nhiệt độ. Tuy nhiên, thực tế không xuất hiện các thời tiết vùng 5 và 9 trên toàn lãnh thổ nước ta. Thời tiết các vùng 3, 4, 6, 7 nói chung có thể mở cửa đón không khí tự nhiên, khi cần có thể sử dụng biện pháp xử lý bổ sung.
 Phân tích SKH các địa phương trên BĐSKHXD

Để hiểu sâu sắc khí hậu một địa phương và đề xuất chính xác các chiến lược thiết kế kiến trúc thích ứng khí hậu, cần biết được ở đó có bao nhiêu dạng thời tiết xuất hiện với tần suất lặp lại bao nhiêu phần trăm thời gian trong một năm. Các đề tài [3,4] đã thu thập các số liệu đồng thời của nhiệt độ và độ ẩm theo mỗi giờ hàng ngày trong suốt 20 năm (1981-2000), tổng cộng 350.400 số liệu khí hậu/ 1 địa phương và phân tích chúng trên BĐSKHXD. Trên hình 3a&b giới thiệu hai cách phân tích sinh khí hậu Thành phố Đà Nẵng làm ví dụ.
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                                                 a                            b
         Hình 3. Phân tích sinh khí hậu Đà Nẵng. a- % số giờ/năm xuất hiện

              các dạng thời tiết, b- biến trình trung bình tháng các cặp t-φ. 

 Kết quả phân tích theo cách (a) cho 10 đô thị Việt Nam giới thiệu trong bảng 1. Cùng với kết quả này chúng tôi còn tiến hành nhiều phân tích thú vị khác. 

Theo các kết quả phân tích sinh khí hậu mỗi địa phương chúng ta biết được số giờ mỗi năm cần sưởi ấm, điều hoà nhiệt độ hoặc cần mở rộng cửa để thông thoáng tự nhiên, từ đó đề xuất các chiến lược và giải pháp thiết kế công trình để lợi dụng tối đa hoặc hạn chế tác động xấu của tự nhiên.
Bảng 1 cho thấy, so với các nước khác trên thế giới, Việt nam là lãnh thổ được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, có tiềm năng rất lớn cho công trình hoà nhập thiên nhiên, giảm tiêu thụ năng lượng nhân tạo. ở nước ta không có vùng “khí hậu khắc nghiệt” (danh từ này không nên dùng ở Việt Nam!).  Trong 10 đô thị Việt nam được nghiên cứu, thời tiết RL và RNA rất ít xẩy ra (dưới 1% số giờ/năm). Phần lớn thời gian thời tiết nằm trong vùng TN, MA và LV.  Nha Trang là nơi có khí hậu tuyệt vời quanh năm.

                           Bảng 1. Phân tích SKH 10 địa phương Việt Nam                          
	Vùng SKH
	1

RL
	2

L
	3

LV
	4

TN
	5

MK
	6

MA
	7

N
	8

RNA
	9

RNK

	Hà Giang
	0
	9,00
	24,88
	41,29
	0
	24,21
	0,62
	0
	0

	Điện Biên
	0
	11,05
	21,15
	45,51
	0
	22,29
	0
	0
	0

	Hạ Long
	0,6
	8,23
	19,27
	49,21
	0
	20,27
	2,42
	0
	0

	Hà Nội
	0,6

	8,6
	18
	44,6
	0
	23,4
	4,5
	0,3
	0

	Vinh


	0,2
	5,4
	18,7
	42,01
	0
	28,64
	4,9
	0,15
	0

	Đà Nẵng
	0
	0
	4,53
	85,42
	0
	8,85
	1,20
	0
	0

	Buôn ma thuột
	0
	0,3
	10,7
	59,1
	0
	29,3
	0,6
	0
	0

	Nha Trang
	0
	0


	0
	99,08
	0
	0,58


	0,34


	0
	0

	Hồ Chí Minh
	0
	0
	0,2
	79,5
	0
	16,7
	3,5
	0,1
	0

	Cần Thơ
	0
	0
	0
	61,45
	0
	38,53
	0,02
	0
	0

	Giải pháp
	cần sưởi ấm
	mở cửa thông gió tự nhiên
   (hoặc thông gió có điều kiện)     
	§HN§


Đề xuất các chiến lược thiết kế thích ứng khí hậu

Chiến lược thiết kế (Design Strategies) kiến trúc thích ứng khí hậu là phương hướng chung để chỉ dẫn thiết kế về quy hoạch đô thị và thiết kế kiến trúc công trình, dựa trên các cơ sở khoa học của kiến trúc – khí hậu – con người. Từ mỗi chiến lược có thể đề xuất nhiều giải pháp cụ thể về vị trí công trình, tổ hợp mặt bằng, mặt đứng, cấu tạo kiến trúc, vật liệu… để công trình phù hợp nhất với khí hậu địa phương. 

Tiếp thu các nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước, chúng tôi tổng kết thành 15 chiến lược thiết kế kiến trúc thích ứng khí hậu như trong bảng 2. Mỗi chiến lược sẽ thích hợp nhất với một dạng thời tiết của địa phương. Cần chú ý rằng trong một loại khí hậu có thể có nhiều (hoặc ít) dạng thời tiết, khác nhau về tần suất xuất hiện. Do đó một kiểu khí hậu có thể áp dụng đồng thời một số chiến lược thiết kế, nhưng trong đó phải có chiến lược được ưu tiên hàng đầu, tương ứng với dạng thời tiết chiếm ưu thế nhất. Trong bài báo [5], chúng tôi đã giới thiệu “phương pháp ma trận lựa chọn chiến lược tối ưu” cho mối kiểu thời tiết và khí hậu.       

              Bảng 2. Các chiến lược thiết kế kiến trúc thích ứng  khí hậu
	STT
	Tên chiến lược thiết kế
	Giải pháp

	Nơi áp dụng

	1
	Cách nhiệt bằng khối nhiệt
	Dùng kết cấu có chiều dày lớn để tăng trở nhiệt bản thân R (ví dụ tường gạch > 330 -  440)
	RL, L, Nóng khô

	2
	Cách nhiệt tốt, thải nhiệt nhanh
	Dùng kết cấu mỏng, nhiều lớp, có lớp không khí, dùng vật liệu bức xạ mạnh, vật liệu cách nhiệt để tăng trở nhiệt bản thân R
	TN, MA,

Nóng ẩm

	3
	Thu nhiệt BXMT
	Vật liệu kết cấu thu nhận BXMT để sưởi ấm phòng (ban đêm, mùa lạnh)
	RL, L, 

Nóng khô

	4
	Giảm nhận nhiệt BXMT
	Dùng vật liệu phản xạ, bức xạ mạnh, tạo bóng, che nắng, hướng nhà thích hợp để giảm trực xạ chiếu lên kết cấu
	TN, MA, N, RNA

	5
	Thông gió tự nhiên 
	Mở rộng cửa đón gió, hướng nhà đón gió mát, quy hoạch đưa gió vào thành phố, khu nhà, công trình
	LV*, TN, MA*, N, 

MK*

	6
	Thông gió cơ khí (quạt)
	Tăng vân tốc gió bằng thiết bị năng lượng thấp (quạt trần, quạt tường…)
	TN, MA, N,  MK* 

	7
	Làm mát bằng bay hơi nước
	Sử dụng nhiệt ẩn bay hơi của nước để làm mát không khí chung quanh, tăng độ ẩm
	MK, N, RNK

	8
	Giảm BXMT trực tiếp vào phòng
	Che nắng cho cửa sổ, sử dụng kính phản quang, kính hút nhiệt
	TN, MA, N, MK, RNA, RNK

	9
	Lợi dụng nhiệt độ môi trường chung quanh (đất, nước, cây xanh)
	Giảm (mùa hè) hoặc tăng (mùa đông) nhiệt độ bên ngoài nhờ lợi dụng sự che chở hoặc tính chất lý hoá  của môi trường tự nhiên, cây xanh, sông nước 
	L   L, LV, TN, MA, MK, N, RNA, RNK

	10
	Điều khiển độ trễ của dòng nhiệt
	Bằng cấu tạo kết cấu có thể điều khiển thời điểm xuất hiện nhiệt độ cực đại trong nhà lúc thích hợp
	N, RNA, RNK

	11
	Tránh mất hoặc nhận nhiệt qua khe hở, tường hoa
	Tránh gió lạnh mùa đông hoặc mất nhiệt khi sưởi ấm hay điều hoà nhiệt độ
	RL, L, LV,

RNA, RNK

	12
	Chống đọng sương trên mặt trong nhà
	Tăng nhiệt độ mặt trong kết cấu cao hơn nhiệt độ điểm sương của không khí trong phòng (chống nồm)
	RL, L, LV, MA

Điều hoà NĐ

	13
	Bức xạ làm mát  
	Sử dụng bề mặt có nhiệt độ thấp để giảm nhiệt độ bức xạ
	N, RNA, RNK

	14
	Bức xạ nóng
	Sưởi ấm phòng bằng nhiệt (lò sưởi)
	RL, L

	15
	Điều hoà khí hậu nhân tạo
	Dùng thiết bị nhân tạo
	RNA, RNK

	Ghi chú: Dấu (*) biểu hiện chiến lược áp dụng có điều kiện


      Kết luận

(1) Khi thiết kế kiến trúc cần phân tích khí hậu địa phương theo “phương pháp sinh khí hậu”. Đó là phương pháp phân tích đồng thời các yếu tố khí hậu trong tác động sinh học tới con người.
(2)  BĐSKHXD đề xuất của chúng tôi, là biểu đồ đầu tiên của Việt Nam, có thể thể giúp thực hiện phân tích sinh khí hậu các địa phương có kết quả nhất. 

 (3)  Các chiến lược thiết kế kiến trúc đề xuất dựa trên phân tích sinh khí hậu sẽ cho phép công trình xây dựng phù hợp nhất với khí hậu địa phương, hoà nhập tốt vào thiên nhiên, nâng cao tiện nghi môi trường sống mà giảm bớt  tiêu thụ năng lượng hoá thạch, bảo đảm sự phát triển bền vững của Quốc gia. 
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